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Phần Mở đầu 
 

1. Sự cần thiết của đề tài: 

Thị trường bất động sản (BĐS) là một loại hình thị trường 

quan trọng trong nền kinh tế, chiếm khoảng 25 - 30% GDP ở 

các nước. Hoạt động của thị trường BĐS góp phần thúc đẩy sản 

xuất, huy động vốn đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân 

dân và trực tiếp ảnh hưởng đến sự ổn định x� hộị. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành TW Đảng 

khoá IX ®� khẳng định một trong những mục tiêu, nhiệm vụ 

chủ yếu để phát triển kinh tế trong nửa nhiệm kỳ còn lại là hình 

thành đồng bộ các loại thị trường, trong đó yêu cầu “khẩn 

trương hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2003 và các văn 

bản pháp luật có liên quan khác để phát triển và quản lý có hiệu 

qủa thị trường bất động sản”. 

Thị trường BĐS nước ta nói chung, cũng như thị trường nhà 

đất đô thị và khu vực phát triển đô thị những năm qua ®� có 

những chuyển biến tích cực; góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế 

x� hội của đất nước với nhịp độ tương đối cao, nhiều dự án 

trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ ®� phát huy 

được các nguồn vốn trong x� hội, từng bước nâng cao hiệu qủa 

sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện sống của nhân dân, 

làm thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn, tạo điều kiện chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thị trường BĐS Hà Nội thời gian gần đây có những mặt tích 

cực cơ bản như hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng 
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đất, mua bán, cho thuê nhà, nhà xưởng, khu công nghiệp 

(KCN)... ®� góp phần thu hút một lượng vốn đầu tư rất lớn 

trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, cho đến nay thị trường BĐS Hà Nội vẫn còn sơ 

khai, và bộc lộ những mặt yếu kém: sự lấn át của thị trường 

không chính thức, hàng hóa phát triển mất cân đối, tài sản nhà 

đất chưa được khai thác có hiệu qủa, gây thất thoát, l�ng phí 

lớn, tình trạng đầu cơ nâng giá BĐS diễn ra khá phổ biến… gây 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng không tốt đến 

đầu tư cũng như quản lý xây dựng theo quy hoạch, tác động 

xấu đến tâm lý và đời sống nhân dân, nhất là những người thu 

nhập thấp, những hộ bị thu hồi đất… làm cho sự phát triển 

thiếu bền vững. 

Do đó, việc nghiên cứu thực trạng và đưa ra những giải pháp 

hữu hiệu nhằm phát triển lành mạnh thị trường BĐS Hà Nội là 

vấn đề hết sức cấp bách.  

Với ý nghĩa đó, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu của luận 

văn là: “Thị trường bất động sản Hà Nội, thực trạng và giải 

pháp”. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: 

- Khái quát hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về thị trường 

bất động sản. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng thị trường BĐS trên địa bàn 

Hà Nội từ năm 1993 đến nay.  

- Đề xuất các giải pháp để phát triển thị trường BĐS Hà Nội  
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

Đối tượng: Luận văn tập trung nghiên cứu thị trường BĐS 

Hà Nội, bao gồm thị trường giao dịch quyền sử dụng đất và các 

công trình gắn liền với đất; các loại hình giao dịch: mua bán, 

cho thuê, thế chấp, góp vốn liên doanh BĐS. 

Phạm vi nghiên cứu: trên địa bàn Hà Nội, từ  1993 đến nay. 

 

Chương 1 

Những vấn đề chung về thị trường Bất động sản 

1.1 Khái Niệm và Đặc Điểm Thị Trường Bất Động Sản 

1.1.1 Hàng hóa Bất Động Sản 

1.1.1.1 Bất động sản  

Pháp luật của nhiều nước trên thế giới đều thống nhất ở 

chỗ coi BĐS bao gồm các công trình xây dựng, mùa màng, cây 

trồng... và tất cả những gì liên quan đến đất đai hay gắn liền 

với đất đai. Theo Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam, 

BĐS là các tài sản không di dời được, bao gồm: đất đai; nhà ở, 

các công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản 

gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó; các tài sản khác 

gắn liền với đất đai; và các tài sản khác do pháp luật quy định. 

1.1.1.2 Điều kiện để bất động sản trở thành hàng hóa 

Không phải tất cả BĐS đều là hàng hóa. Muốn trở thành 

hàng hóa, một mặt mỗi loại BĐS cụ thể phải được đưa ra giao 

dịch trên thị trường, và phải được luật pháp cho phép. Tuy 

nhiên, do là hàng hóa đặc biệt nên BĐS nên ngoài những đặc 
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điểm chung của hàng hóa, BĐS hàng hóa còn có một số đặc 

điểm riêng như: chỉ có thể được tạo lập trên một diện tích cụ 

thể của đất đai, thường là loại tài sản có giá trị lớn và cần nhiều 

vốn đầu tư trong dài hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan 

môi trường sống của dân cư trong khu vực… 

1.1.2 Thị trường bất động sản  

1.1.2.1 Khái niệm  

Thị trường bất động sản là hệ thống các quan hệ, thông 

qua đó các giao dịch về bất động sản của các bên tham gia 

được thực hiện. 

Thị trường BĐS chính quy được hiểu là thị trường mà ở đó 

các hoạt động có liên quan đến giao dịch BĐS được thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật. Thị trường BĐS phi chính 

quy lat thị trường mà ở đó các giao dịch BĐS không tuân thủ 

hoặc tuân thủ không đầy đủ các quy định của pháp luật. Mức 

độ tồn tại của thị trường phi chính quy phản ánh những tồn tại 

của hệ thống luật pháp và thực thi pháp luật của mỗi nước. 

1.1.2.2 Đặc điểm 

Ngoài những đặc điểm chung của thị trường hàng hóa, thị 

trường BĐS còn có một số đặc điểm riêng, chủ yếu là: 

- Thị trường BĐS không phải là thị trường giao dịch bản 

thân BĐS mà là giao dịch các quyền là lợi gắn với BĐS. 

- Thị trường BĐS dễ bị phân khúc do đặc điểm của BĐS 

động sản là một loại hàng hóa đặc và những chính sách từ phía 

Nhà nước áp dụng đối với các đối tượng cũng khác nhau.  
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- Thị trường BĐS đòi hỏi sự can thiệp nhiều hơn của Nhà 

nước trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... 

- Thị trường BĐS rất nhạy cảm đối với  tăng trưởng kinh tế, 

dễ bị “nóng” khi nền kinh tế có mức tăng trưởng cao, hoặc 

“đóng băng” khi kinh tế suy giảm. 

- Quá trình giao dịch BĐS trên thị trường phức tạp, đòi hỏi 

nhiều thời gian và chi phí giao dịch. 

1.1.3 Vị trí và vai trò của thị trường BĐS trong nền kinh tế 

1.1.3.1 Vị trí: 

Thị trường BĐS là một phân hệ không thể thiếu của cơ cấu 

thị trường trong các nền kinh tế thị trường. Đây là thị trường 

đầu vào của bất kỳ loại hình sản xuất – kinh doanh nào trong 

nền kinh tế thị trường. 

1.1.3.2 Vai trò: 

Vai trò của thị trường BĐS được xác định trong mối quan 

hệ của thị trường này đối với thị trường khác và đối với tổng 

thể nền kinh tế quốc dân: Góp phần thúc đẩy sản xuất;  Huy 

động vốn cho đầu tư phát triển  qua việc tăng khối lượng BĐS 

hàng hóa và mở rộng phạm vi các quan hệ giao dịch như mua 

bán, chuyển nhượng, cầm cố thế chấp, bảo l�nh, góp vốn; Góp 

phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và tác động 

đến sự ổn định x� hội; Thúc đẩy đổi mới chính sách đất đai, 

ảnh hưởng lan tỏa vào thị trường tài chính… 

1.2 Hoạt Động Của Thị Trường Bất Động Sản. 

1.2.1 Các chủ thể tham gia trên thị trường bất động sản. 
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Các chủ thể tham gia trên thị trường BĐS được chia làm 4 

nhóm: Nhóm các cá nhân, hộ gia đình và nhóm các doanh 

nghiệp sản xuất - kinh doanh, các tổ chức kinh doanh BĐS 

tham gia trên thị trường khi là người mua, bán, thuê, cho 

thuê… Nhóm các tổ chức trung gian làm cầu nối và hỗ trợ 

người mua và người bán trên thị trường. Nhà nước tham gia thị 

trường BĐS với tư cách là người quản lý vĩ mô đối với hoạt 

động của thị trường BĐS và cũng giao dịch trên thị trường như 

các chủ thể khác để điều tiết thị trường.  

1.2.2 Cung – cầu trên thị trường bất động sản. 

Cầu BĐS được xác định từ nhu cầu sở hữu và sử dụng các 

loại BĐS trong x� hội. Nhu cầu sở hữu BĐS có khi không xuất 

phát từ nhu cầu sử dụng mà xuất phát từ mục tiêu kinh doanh 

BĐS. Nhu cầu sở hữu BĐS thể hiện ở việc người chủ sở hữu 

tiến hành việc xây dựng, tạo lập BĐS mới hoặc mua BĐS ®� 

được tạo lập, xây dựng sẵn. Nhu cầu sử dụng BĐS chủ yếu là 

nhu cầu sử dụng phần vật chất của BĐS, như sử dụng đất ruộng 

để trồng trọt, xây nhà, văn phòng… Vì vậy người có nhu cầu sử 

dụng không nhất thiết phải đồng thời là người sở hữu BĐS.  

Do là hàng hóa đặc biệt, có những đặc điểm riêng như được 

tạo lập trên một diện tích cụ thể của đất đai, có giá trị lớn cần 

nhiều vốn, thời gian để tạo lập trong dài hạn nên cung BĐS 

phản ứng chậm hơn so với cầu BĐS. 

Cân bằng cung - cầu trên thị trường BĐS cũng như các loại 

hàng hóa thông thường khác, khi cầu lớn hơn cung thì thị 
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trường thuộc về bên cung, do bên cung quyết định. Ngược lại, 

khi cung lớn hơn cầu thì thị trường BĐS thuộc về bên cầu, do 

bên cầu quyết định. 

1.2.3 Giá cả bất động sản 

Giá cả BĐS phụ thuộc một phần lớn vào quan hệ cung – 

cầu trên thị trường. Tuy nhiên, giá cả BĐS còn phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố khác xuất phát từ sự can thiệp của Nhà nước như 

đầu tư của nhà nước vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, khu dân 

cư… Nhìn chung, khi không bị những yếu tố thái qúa chi phối, 

giá cả BĐS thường được coi là một trong những tín hiệu quan 

trọng biểu thị những động thái phát triển của một nền kinh tế. 

Khi nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng thì giá BĐS có xu 

hướng tăng lên. Mặt khác, khi giá BĐS tăng lên (lành mạnh) thì 

nền kinh tế có thêm một tín hiệu về tăng trưởng, phát triển. 

1.2.4 Quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS 

Quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS được cụ thể trên 

các mặt như: Tạo lập môi trường pháp lý, xây dựng hệ thống 

quản lý BĐS, quy hoạch xây dựng, sử dụng đất. Thiết lập hệ 

thống thông tin công khai, minh bạch. Tạo sự đồng bộ với sự 

phát triển của các thị trường trong nền kinh tế, đặc biệt là thị 

trường tài chính. Tạo điều kiện sử dụng các loại chuyên gia thị 

trường BĐS. Thực hiện điều tiết thị trường.  

Mặt khác, Nhà nước phải có sự can thiệp nhằm đảm bảo 

công bằng x� hội, có chính sách hỗ trợ cần thiết cho những đối 

tượng có thu nhập thấp, người nghèo. 
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1.3  Kinh nghiệm một số nước trong việc phát triển thị trường.  

1.3.1 Giao dịch trên thị trường: 

Tại các nước như Ôxtrâylia, Pháp, giao dịch trên thị trường 

BĐS được diễn ra công khai và được công bố trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. Các giao dịch được đăng ký tại cơ 

quan quản lý BĐS, và thường thông qua các tổ chức trung gian.  

ở Cộng hòa Séc, giá quy định được áp dụng nhiều hơn là 

giá thực tế trên thị trường và các văn phòng giao dịch BĐS 

đánh giá BĐS bằng cách riêng của mình. Phần lớn các  hợp 

đồng giao dịch thực hiện thẳng giữa người mua và người bán. 

1.3.2 Sử dụng công cụ thuế: 

ở Đài Loan hệ thống thuế BĐS bao gồm thuế giá trị đất và 

thuế giá trị đất tăng thêm, đều được tính theo phương pháp lũy 

tiến. Thuế giá trị đất buộc người sở hữu nhiều đất và phải đóng 

góp nhiều thuế hơn theo mức lũy tiến. Thuế giá trị đất tăng 

thêm buộc người chuyển nhượng phải nộp nhiều thuế hơn khi 

giá trị tăng thêm ròng lớn, theo mức lũy tiến. 

ở Cộng hoà Pháp hệ thống thuế BĐS bao gồm thuế đất 

nông nghiệp, thuế đất ở, đất xây dựng. Giá đất và mức thuế do 

cơ quan thuế và chính quyền địa phương ấn định theo khung 

thuế của nhà nước. Khi chuyển quyền sử dụng đất, áp dụng 

thuế thu nhập.  

Cũng như các nước trên, trong Đạo luật về thuế BĐS và tài, 

Thụy Điển quy định mức thuế tài sản được tính theo biểu thuế 

lũy tiến từng phần. 
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1.3.3 Nhà nước trong vấn đề phát triển đô thị 

Singapore: Chế độ sở hữu đất đai đa dạng, chấp nhận sở 

hữu tư nhân về đất đai. Đất đai do Nhà nước sở hữu chiếm tỷ 

trọng lớn nhất (gần 90%). Người nước ngoài được quyền sở 

hữu căn hộ hoặc nhà ở kèm theo với đất ở. Chế độ sử dụng đất 

phổ biến là hợp đồng thuê của Nhà nước trong thời hạn cụ thể.   

Quy hoạch được nhận thức là vấn đề quan trọng hàng đầu 

trong việc phát triển, ổn định thị trường BĐS. Quy hoạch theo 

thứ tự hợp lý và nhất quán từ định hướng đến chi tiết. Nhà nước 

không cho phép chủ đầu tư mua đi bán lại trên mảnh đất được 

giao, trừ một số trường hợp đặc biệt. 

Singapore thiết lập một cơ quan tập trung thực hiện việc 

cung cấp nhà ở công cho người dân, chủ yếu phục vụ tái định 

cư (Cục Phát triển Nhà - HDB). HDB có nhiều loại nhà phù hợp 

với nhu cầu đa dạng của người dân, ®� cung cấp nhà cho 85% 

dân số Singapore. Để hạn chế tình trạng mua đi bán lại và đầu 

cơ, Chính phủ quy định khi mua nhà của HDB phải ở 5 năm 

mới được bán và sau 10 năm (kể từ khi bán căn nhà thứ nhất) 

mới được mua căn nhà thứ hai của HDB. Đồng thời Nhà nước 

có chính sách tương ứng để hỗ trợ chương trình này.  

ở Trung Quốc, để khắc phục tình trạng đầu tư không đồng 

bộ, Nhà nước đưa ra chính sách phát triển tổng hợp các khu đô 

thị, chia quá trình phát triển thành hai giai đoạn. Giai đoạn một 

chủ đầu tư tạo ra mặt bằng, san nền và xây dựng đồng bộ hạ 

tầng. Giai đoạn hai chuyển nhượng quyền sử dụng từng mảnh 
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đất cho các chủ đầu tư khác xây dựng công trình và thu phí 

phát triển. Những vùng không thuộc quy hoạch đô thị hóa thì 

xây dựng tập trung thành những làng mới có các điều kiện về 

giáo dục, y tế, văn hóa và các điều kiện khác. 

Hồng Kông: áp dụng chính sách bắt buộc các chủ thuê đất 

phải trả tiền ngay một lần cho toàn bộ giá trị hợp đồng, không 

thu hàng năm, để thu được ngay khoản tiền lớn để phát triển hạ 

tầng và một phần để đầu tư phát triển nhà ở. 

1.3.4 Một số vấn đề rút ra. 

- ở những nước phát triển, giao dịch giữa người mua và 

người bán trên thị trường BĐS qua trung gian chiếm tỷ lệ cao.   

- Việc áp dụng thuế thuế trị giá đất tăng thêm hay thuế thu 

nhập trên thị trường BĐS sẽ rất hữu ích trong việc điều tiết thu 

nhập thực tế trong giao dịch BĐS, đảm bảo sự công bằng giữa 

các đối tượng nắm giữ, chuyển dịch đất đai. 

- Trong việc phát triển đô thị, Nhà nước cần có cơ chế, 

chính sách riêng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của 

mỗi nước nhằm khắc phục tình trạng đầu tư không đồng bộ, 

nâng cao hiệu qủa sử dụng đất đai, phát triển đa dạng các loại 

hàng hóa như nhà ở giá rẻ, đảm bảo mọi người dân có nhà ở …  

- Chế độ sở hữu đất rõ ràng, quản lý sử dụng đất chặt chẽ và 

ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và cơ quan hành pháp 

cao (Singapore) trong việc quản lý và sử dụng đất ®� ngăn chặn 

được việc đầu cơ BĐS, giá BĐS không biến động nhiều để có 

thể ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế.  

 

 

11 

 

Chương 2: Thực trạng thị trường BĐS Hà Nội 

2.1 Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị - xã hội 

của Hà Nội. 

2.1.1 Điều kiện tự nhiên: 

Thủ đô Hà Nội nằm hai bên bờ sông Hồng, giữa vùng đồng 

bằng Bắc Bộ trù phú, với vị trí và địa thế đẹp, thuận lợi, là đầu 

mối giao thông quan trọng phía Bắc. Giáp với năm tỉnh: Thái 

Nguyên ở phía bắc, Bắc Ninh và Hưng Yên ở phía đông và 

đông nam, Hà Tây và Vĩnh phúc ở phía nam và phía tây. 

2.1.2 Điều kiện kinh tế, chính trị - xI hội: 

Hà Nội là trung tâm đầu n�o chính trị, hành chính quốc gia, 

trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục của cả nước. Là 

trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, là động lực của 

vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc. Tính tới nay Hà Nội gồm 9 

quận nội thành và 5 huyện ngoại thành, mật độ dân cư Hà Nội 

cao nhất cả nước. GDP năm 2004 chiếm 8,43% GDP cả nước.   

2.2 Thực Trạng Hoạt Động Thị Trường BĐS Hà Nội. 

2.2.1 Giai đoạn trước 1993 

Giai đoạn này các chính sách để thị trường BĐS hoạt động 

còn rất hạn chế, việc mua bán đất đai không được thừa nhận về 

mặt pháp lý. Giao dịch trên thị trường BĐS, sau khi có Luật đất 

đai 1987, chủ yếu là giao dịch mua bán nhà ở nhưng thực tế là 

giao dịch mua bán đất đai ngầm do pháp luật chưa thừa nhận 

việc giao dịch mua bán đất. Thị trường BĐS Hà Nội mới manh 

nha hình thành dưới hình thức giao dịch nhà ở. 
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2.2.2 Giai đoạn từ 1993 đến nay 

Sau khi Luật đất đai ra đời cho phép người sử dụng đất 

được quyền chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Luật đất đai 

1993 chỉ mới đưa ra được một số quy định ban đầu về việc 

chuyển quyền này, chủ yếu áp dụng trong phạm vi đất được 

Nhà nước giao. Phải đến Luật đất đai 1998, nội dung về chuyển 

quyền sử dụng đất mới được xác định đầy đủ như hiện nay. 

Điều này ®� góp phần tạo nên thói quen, tập quán giao dịch phi 

chính quy của người dân trên thị trường BĐS: theo ước tính có 

đến 70% giao dịch trên thị trường là phi chính quy; 30% các 

giao dịch BĐS được đăng ký với Nhà nước chủ yếu do các tổ 

chức thực hiện như các cơ quan hành chính sự nghiệp, DNNN 

cho thuê đất, các công ty kinh doanh phát triển nhà… 

2.2.2.1 Các chủ thể tham gia thị trường    

Đến nay, trên thị trường BĐS Hà Nội ®� có hầu hết các 

loại hình tổ chức của thị trường BĐS tham gia: Nhóm các tổ 

chức, doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh và phát triển nhà, kết 

cấu hạ tầng. Nhóm các tổ chức trung gian, môi giới, định giá, 

tư vấn pháp luật về đất đai, thông tin BĐS. Các công ty trong và 

ngoài nước làm dịch vụ quản lý BĐS. Nhóm các tổ chức tín 

dụng trong và ngoài nước cho vay đầu tư phát triển nhà hoặc 

nhận thế chấp BĐS để cho vay vốn kinh doanh, ngân hàng nhà, 

ngân hàng phát triển nhà. Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu 

mua, bán, môi giới BĐS, đất đai. Qũy đầu tư, phát triển, Trung 

tâm phát triển qũy đất thành phố.  
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2.2.2.2 Cung – cầu và giá cả 

- Nguồn cung trên thị trường bao gồm: Doanh nghiệp kinh 

doanh & phát triển nhà, đất, doanh nghiệp xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng, Cá nhân, hộ gia đình, Trung tâm phát 

triển qũy đất thành phố.   

- Nhu cầu trên thị trường gồm có: Nhóm các cá nhân, hộ 

gia đình có nhu cầu về nhà, đất, nhóm các tổ chức, doanh 

nghiệp có nhu cầu về đất đai, nhà xưởng… 

Nhà xưởng, khu công nghiệp: Đến nay, Hà Nội có 6 KCN 

tập trung và 16 KCN vừa và nhỏ (năm 2004). Giao dịch thuê 

đất sản xuất của các KCN trên thị trường hiện nay chủ yếu diễn 

ra đối với các KCN vừa và nhỏ. Các KCN tập trung diện tích 

thuê đất mới đạt khoảng 26%. Trong khi các khu (cụm) công 

nghiệp vừa & nhỏ được thành lập sau nhưng nhu cầu thuê đất 

gấp nhiều lần diện tích hiện có.  

Thực trạng thiếu đất cho sản xuất kinh doanh của các DN 

do: Quyết định thành lập các KCN tập trung chưa có tiêu chí cụ 

thể mang tính khoa học (mặc dù ®� có quy hoạch), các này tập 

trung chủ yếu nhằm vào nhóm khách hàng là các doanh nghiệp 

nước ngoài, doanh nghiệp lớn, vì vậy phụ thuộc nhiều vào 

chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Nhà nước, trình độ 

lao động địa phương…; Hầu hết các KCN vừa và nhỏ nằm ở vị 

trí thuận lợi, và có sức cạnh tranh cao hơn do giá cả thuê đất 

thấp, và có nhu cầu cao nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có 

nhu cầu mặt bằng do di dời, thành lập mới… 
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Văn phòng cho thuê: Tổng diện tích văn phòng cho thuê 

tại Hà Nội hiện nay khoảng 200.000 m2, được chia làm 3 loại:  

Văn phòng loại A với diện tích khoảng 80.000 m2, đây là 

thị trường mà chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài, và liên 

doanh cung cấp hàng hóa và có nhu cầu trên thị trường, gần 

đây một số tổ chức kinh tế trong nước cũng ®� mạnh dạn tham 

gia thị trường này. Văn phòng loại B cũng có giá 16 - 19 

USD/m2/tháng. Văn phòng loại C là loại nhà cũ, nhỏ, thiếu 

trang thiết bị, xa trung tâm, có giá 9 - 13 USD/m2/tháng. Tất cả 

diện tích văn phòng cho thuê hiện nay hầu như ®� được cho 

thuê hết, hệ số sử dụng đạt trên 90%, đây là hệ số sử dụng cao 

trên thế giới và chiếm vị trí số 1 Châu á về hiệu suất sử dụng 

văn phòng cho thuê. 

Nhà cho thuê: Nguồn cung nhà cho thuê trên thị trường 

này chủ yếu là do những người dân chưa có nhu cầu sử dụng và 

những người dân gần các cơ quan, xí nghiệp, KCN tự xây cất 

tạm để cho thuê. Do đó, nguồn cung loại BĐS hàng hóa này chỉ 

mang tính tạm thời, các doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh 

nhà chưa cung cấp hàng hóa này do các dự án xây dựng nhà ở 

để bán có l�i suất cao, thời gian thu hồi vốn ngắn hơn so với 

việc xây dựng nhà ở để cho thuê.   

Giao dịch thế chấp, góp vốn liên doanh BĐS: Sự phát 

triển nhanh chóng của các thành phần kinh tế, và sự ra đời Luật 

Doanh nghiệp dẫn đến việc liên kết, liên doanh giữa các tổ 

chức trong nước ngày càng gia tăng. Hình thức góp vốn liên 
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doanh khá phổ biến của phía Việt Nam là dùng giá trị BĐS, giá 

trị quyền sử dụng đất để tham gia ®� góp phần nâng cao hiệu 

qủa sử dụng BĐS.  

Nhà đất: Trong nhiều năm gần đây, nguồn cung về nhà ở 

trên thị trường tăng lên đáng kể, bình quân trong 3 năm (2002 - 

2004) mỗi năm toàn thành phố xây dựng trên 1,2 triệu m2 nhà ở 

mới. Đến nay, tổng diện tích sàn của thành phố ®� đảm bảo 

theo mục tiêu của thành phố là diện tích bình quân nhà ở năm 

2005 đạt 7m2/người. Những dự án đang được triển khai xây 

dựng cũng đảm bảo kế hoạch đến năm 2010 là 8 - 9 m2/người.  

Tuy nhiên, giá cả nhà đất vẫn luôn ở mức cao, nhu cầu luôn 

trong tình trạng khan hiếm do: Sự tăng trưởng kinh tế và tốc độ 

đô thị hóa cao làm cho việc đầu cơ nhà đất mang lại siêu lợi 

nhuận, trong khi nhu cầu về nhà, đất tăng nhanh do đầu cơ, do 

số lượng người về Hà Nội làm ăn, tâm lý, tập quán muốn sở 

hữu nhà đất… ®� đẩy giá cả nhà đất lên cao. Mặt khác, các 

doanh nghiệp xây dựng Nhà nước được ưu đ�i để cung cấp nhà 

ở, nhưng các doanh nghiệp này ®� tăng giá bán nhà, đất phân lô 

lên gấp nhiều lần giá thành. Điều này góp phần tác động ngược 

lại thị trường đất đai, làm cho giá cả nhà, đất tăng. 

Hàng hóa trên thị trường BĐS phát triển mất cân đối: Các 

KCN tập trung có quy mô lớn nhưng diện tích thuê đất đạt 

được rất hạn chế, trong khi các khu (cụm) công nghiệp vừa và 

nhỏ được thành lập sau nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu. Nhà 

ở của đa số các dự án hiện nay chỉ thực hiện theo hình thức 2 
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chiều, chỉ một khối kiến trúc với một mục đích đơn thuần để ở 

hay làm văn phòng, chưa tạo ra một cộng đồng sống. Những 

giao dịch trên thị trường nhà đất chủ yếu diễn ra giữa những 

người đầu cơ, các DN xây dựng và một số những người khá 

giả. Đại bộ phận dân chúng không có khả năng tham gia do 

nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở trả góp còn rất hạn chế.  

Giao dịch phi chính quy trên thị trường chiếm tỷ lệ cao. 

Nguyên nhân chủ yếu là do thủ tục khá rườm rà, và mức thuế, 

phí, tiền sử dụng đất khá cao… trong khi người dân có thói 

quen mua bán trao tay.  

2.2.2.3 Hệ thống thông tin 

 Hệ thống thông tin trên thị trường BĐS Hà Nội về cơ bản là 

không đầy đủ, khó tiếp cận và thiếu minh bạch. Theo đánh giá, 

hệ thống thông tin trên thị trường BĐS có tính chất bất đối 

xứng cao, tồn tại sự bất bình đẳng giữa những đối tượng có nhu 

cầu trong việc tiếp cận hệ thống thông tin về BĐS.  

2.2.2.4 Quản lý nhà nước. 

Công tác quản lý của Nhà nước đối với thị trường BĐS còn 

nhiều yếy kém, thể hiện trên các mặt: Hệ thống quản lý còn 

dàn trải, các văn bản pháp lý liên quan đến giao dịch còn chậm 

và chồng chéo, không phù hợp với thực tế, gây khó khăn trong 

tổ chức thực hiện. Công tác quy hoạch chưa đáp ứng được yêu 

cầu chủ động đi trước một bước trong việc phát triển kinh tế - 

x� hội. Chưa có cơ chế chính sách khuyến khích để hàng hóa 

có đủ điều kiện và các tổ chức tài chính tham gia thị trường… 
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2.3 Đánh giá chung 

2.3.1 Thành tựu: 

- Các chủ thể tham gia vào thị trường BĐS ngày càng được 

mở rộng. Các thành phần kinh tế tư nhân, liên doanh, nước 

ngoài cũng tham gia hoạt động trên thị trường. 

- Lượng hàng hóa BĐS trong nhiều năm gần đây tăng lên rõ 

rệt, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân và thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế… 

- Đất đai được sử dụng một cách hợp lý hơn, không chỉ 

được khai thác sử dụng theo bề mặt mà còn đang được tăng 

cường sử dụng theo chiều cao và làm thay đổi bộ mặt đô thị. 

- Lần đầu tiên trên thị trường Hà Nội, các thành phần kinh 

tế ®� có đầy đủ căn cứ pháp lý để thực hiện giao dịch mua bán, 

thế chấp, góp vốn… bằng giá trị BĐS.   

2.3.2 Hạn chế 

- Hàng hóa trên thị trường BĐS phát triển mất cân đối, 

chủng loại hàng hóa đơn điệu, giao dịch phi chính quy và nạn 

đầu cơ diễn ra khắp nơi. 

 - Hệ thống quản lý Nhà nước còn nhiều yếu kém. 

- Hệ thống thông tin trên thị trường về cơ bản là không đầy 

đủ, khó tiếp cận và thiếu minh bạch. Tồn tại sự bất bình đẳng 

giữa nhưng đối tượng có nhu cầu trong việc tiếp cận hệ thống 

thông tin về BĐS. 

- Hoạt động của các tổ chức trung gian mới chỉ đơn thuần là 

môi giới nhà đất giữa người mua và người bán.   
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2.3.3 Những vấn đề đặt ra: 

- BĐS hàng hóa phát triển mất cân đối và nạn đầu cơ diễn ra 

khắp nơi làm cho chi phí cho việc cải thiện chỗ ở, chi phí để có 

mặt bằng sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế ngày 

càng đắt đỏ. 

- Thị trường phi chính quy hoạt động mạnh làm cho đất đai 

Nhà nước bị chiếm dụng và chuyển nhượng trái phép tạo điều 

kiện cho tham nhũng và thu nhập bất chính, thị trường BĐS 

chính quy không đủ điều kiện hoạt động… 

- Hệ thống thông tin thị trường BĐS có tính chất bất đối 

xứng cao tạo ra sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống 

thông tin về BĐS.   

- Sự yếu kém của hệ thống quản lý nhà nước ®� làm cho thị 

trường BĐS phát triển không lành mạnh, tạo ra gánh nặng đối 

với ngân sách trong việc phát triển cơ sở hạ tầng thành phố… 

- Các tổ chức tài chính tham gia trên thị trường còn ở mức 

rất khiêm tốn do những quy định ràng buộc trong việc cho vay, 

chưa có luật định cụ thể chế tài đối với trường hợp người thuê 

nhà ở hoặc mua nhà ở trả góp không thực hiện đúng cam kết… 

- Hoạt động của các tổ chức các tổ chức trung gian hầu hết 

nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước ®� dẫn đến việc hoạt 

động thiếu đạo đức nghề nghiệp làm phát sinh tranh chấp, kiện 

tụng… 
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Chương 3:  Một số giải pháp phát triển thị 

trường bất động sản Hà Nội 

3.1 Quan điểm, định hướng và mục tiêu. 

3.1.1 Quan điểm phát triển thị trường BĐS. 

- Phát triển thị trường BĐS trên cơ sở Nhà nước thực hiện 

quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân và quản lý về đất đai.  

- Người sử dụng đất được đảm bảo quyền và nghĩa vụ của 

mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.   

- Mở rộng các hình thức, các thành phần tham gia kinh doanh  

- Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất và BĐS 

theo luật pháp, chống đầu cơ và nắm giữ đất đai trái pháp luật.   

3.1.2 Định hướng phát triển thị trường BĐS: 

- Hình thành thị trường BĐS thông thoáng, bảo đảm cho các 

tổ chức, cá nhân có thể tham gia bình đẳng trên thị trường.   

- Khắc phục cơ chế quản lý và sử dụng đất đai theo hướng 

quản lý bằng quy hoạch và các công cụ quản lý vĩ mô khác. 

- Phát triển thị trường BĐS góp phần phát triển thị trường tài 

chính, đa dạng hóa các cơ hội đầu tư của các tổ chức và cá 

nhân, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

- Tăng cường năng lực quản lý của nhà nước đối với thị trường 

BĐS, góp phần tăng thu cho ngân sách, đồng thời có chế độ hỗ 

trợ đối với những đối tượng chính sách, người thu nhập thấp. 

3.1.3 Mục tiêu phát triển thị trường BĐS.  

- Phát triển thị trường BĐS nhằm khai thác, sử dụng có hiệu 

qủa các loại BĐS phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. 
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- Thu hút các nguồn lực của x� hội, khuyến khích các thành 

phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển BĐS hàng hóa. 

- Góp phần hình thành đồng bộ các loại thị trường cùng các 

thể chế phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN và 

hội nhập quốc tế.  

3.2 Một số giải pháp phát triển thị trường BĐS Hà Nội. 

3.2.1 Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước 

Quản lý nhà nước:  

- Phân cấp mạnh hơn cho các cấp chính quyền địa phương, 

đồng thời quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của 

từng cấp, ngành nhằm hạn chế những tiêu cực trong bộ máy 

quản lý Nhà nước. 

- Chỉnh sửa và nâng cao hiệu lực của các văn bản pháp lý 

nhằm tạo điều kiện để thị trường quyết định giá cả theo nguyên 

tắc cạnh tranh, giảm thiểu sự can thiệp của cơ quan Nhà nước 

vào vụ việc cụ thể. 

- Đổi mới hệ thống thuế, phí và lệ phí theo hướng tinh giảm 

các khoản thu. Nghiên cứu ban hành thuế thu nhập từ chuyển 

quyền sử dụng BĐS đất đai, nhà ở thay thế thuế chuyển quyền 

sử dụng đất hiện nay. 

Đối với thành phố: 

- Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu BĐS trên cơ sở chấp nhận những sai sót và 

hệ qủa do buông lỏng quản lý trong những năm qua.  
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- Đổi mới công tác quy hoạch theo hướng phải được nhận 

thức là một trong những vấn đề hàng đầu trong việc phát triển, 

ổn định thị trường BĐS. 

- Chủ động tham gia điều tiết thị trường bằng việc tăng 

nguồn cung BĐS theo hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

theo nhu cầu của thị trường.  

- Chấm dứt cơ chế bao cấp đối với doanh nghiệp kinh doanh 

hạ tầng các KCN, khu chế xuất cũng như chính sách ưu đ�i cho 

các doanh nghiệp kinh doanh BĐS nhà ở thương mại. 

3.2.2 Phát triển BĐS hàng hóa. 

- Công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Đơn giản 

hóa các chính sách khuyến khích đối với các loại dự án đầu tư. 

- Thống nhất mặt bằng chính sách đối với tất cả các đối 

tượng tham gia tạo lập BĐS. 

 - Tách chức năng công ích khỏi chức năng kinh doanh đối 

với các DNNN.   

- Tập trung đáp ứng nhu cầu di dời các cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà dân kết hợp với việc chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất nhằm  tăng hiệu qủa sử dụng đất. 

Đối với BĐS nhà ở:  

- Tăng lượng cung hàng hóa về BĐS nhà ở, nhà cho thuê, 

trả góp, nhà cho người có thu nhập thấp. 

- Nâng cao chất lượng BĐS hàng hóa hiện có trên thị trường 

bằng việc phát triển cơ sở hạ tầng xung quanh, chuyên nghiệp 

hóa công tác quản lý.  
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3.2.3 Hoàn chỉnh hệ thống thông tin 

Hoàn chỉnh hệ thống thông tin theo hướng dễ tiếp cận, 

minh bạch nhằm giảm chi phí giao dịch, tăng hiệu qủa hoạt 

động của thị trường và có thể giảm nguy cơ nền kinh tế “bong 

bóng” do đầu cơ qúa mức vào BĐS. 

3.2.4 Phát triển hệ thống tài chính BĐS 

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để các ngân hàng có 

đủ điều kiện, khả năng tham gia vào việc đầu tư, cho vay vốn 

trên thị trường BĐS. Nghiên cứu hình thức phù hợp thu hút vốn 

đầu tư trực tiếp từ dân cư và các tổ chức kinh tế vào việc tạo lập 

và kinh doanh BĐS thông qua thị trường chứng khoán. 

Tiếp tục hoàn thiện và bổ sung chính sách nhằm thu hút vốn 

đầu tư từ bên ngoài, trong đó có vấn đề từng bước mở rộng sự 

tham gia của người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài tham gia vào thị trường này. 

Nâng cao hiệu qủa hoạt động của Qũy đầu tư phát triển 

thành phố, đa dạng hóa các tổ chức tài chính và có cơ chế để 

các tổ chức này tham gia thị trường BĐS dưới các hình thức 

như “qũy tiết kiệm mua nhà, xây nhà, thuê nhà” cho người thu 

nhập thấp… 

3.2.5 Phát triển các tổ chức trung gian, đào tạo chuyên gia cho 

thị trường. 

Phát triển các tổ chức trung gian theo hướng đa dạng các 

loại hình kinh doanh. Có kế hoạch, chương trình đào tạo nghiệp 

vụ cụ thể các chuyên gia về thị trường BĐS.  
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Kết luận 
 

 

Thực hiện chính sách đổi mới, thị trường BĐS Hà Nội ®� 

bước đầu được hình thành và đi vào hoạt động và ®� góp phần 

vào việc đáp ứng các nhu cầu về BĐS, đất đai được sử dụng 

hiệu qủa hơn và trở thành một trong những nguồn lực cho đầu 

tư phát triển. 

Tuy nhiên, về cơ bản thị trường BĐS Hà Nội vẫn còn sơ 

khai và bộc lộ nhiều khiếm khuyết, tác động tiêu cực đến các 

hoạt động kinh tế và việc cải thiện điều kiện sống của người 

dân. Những tồn tại chủ yếu là: 

- Vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của thị 

trường còn nhiều yếu kém, làm cho quan hệ cung cầu trên thị 

trường luôn rơi vào tình trạng căng thẳng giả tạo, hạn chế hoạt 

động của thị trường chính quy. 

- Hàng hóa trên thị trường BĐS phát triển mất cân đối, 

chủng loại đơn điệu, chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của 

thị trường. Việc đầu cơ diễn ra khắp nơi ®� đẩy giá cả tăng cao, 

gây khó khăn cho người tiêu dùng.  

- Hệ thống thông tin trên thị trường BĐS về cơ bản là không 

đầy đủ, khó tiếp cận và thiếu minh bạch. Tồn tại sự bất bình 

đẳng giữa những đối tượng có nhu cầu trong việc tiếp cận hệ 

thống thông tin về BĐS ®� góp phần cho việc đầu cơ trên thị 

trường. 
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- Các tổ chức tài chính chưa thực sự tham gia hoạt động trên 

thị trường do những quy định ràng buộc và hạn chế về tiềm lực 

tài chính. 

- Các loại hình tổ chức trung gian hoạt động chỉ đơn thuần 

là môi giới nhà đất giữa người mua và người bán. Chưa có đội 

ngũ chuyên gia có nghiệp vụ về thị trường BĐS. 

Để khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao hiệu qủa 

hoạt động của thị trường BĐS, thành phố cần thực hiện một số 

giải pháp sau: 

- Một là nâng cao vai trò quản lý của nhà nước, hỗ trợ và 

cung cấp hàng hóa ra thị trường, đồng thời đổi mới hệ thống 

thuế, phí theo hướng khuyến khích các giao dịch chính quy 

trên thị trường. 

- Hai là tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh 

theo hướng: phát triển đa dạng các loại BĐS hàng hóa; đổi mới 

hệ thống thông tin theo hướng minh bạch, dễ tiếp cận; có cơ 

chế, chính sách cho hệ thống tài chính tham gia vào thị trường; 

phát triển các tổ chức trung gian và đào tạo chuyên gia cho thị 

trường BĐS. 

Với một hệ thống giải pháp đồng bộ và cương quyết, thị 

trường BĐS Hà Nội sẽ phát triển góp phần nâng cao hiệu qủa 

sử dụng nguồn lực BĐS, phục vụ cho qúa trình phát triển kinh 

tế x� hội của thủ đô. 

 


